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Tóm tắt  nội dung:  

Mục tiêu quan trọng nhất đối với giáo dục trong kỷ nguyên công nghệ thông tin là tạo ra những con người có khả năng tự định hướng học tập, tự học thường xuyên, biết chọn lọc và xử lý thông tin và có khả năng sáng tạo tri thức đáp ứng nhu cầu tất yếu trong xã hội hiện nay. Đào tạo theo mô hình E-learning không những giải quyết được vấn đề này mà còn giúp giảm chi phí đào tạo. Phương pháp “Dạy và Học điện tử” tác động tích cực vào quá trình đổi mới giáo dục hiện nay để tiến kịp trình độ khu vực và quốc tế.
Đặt vấn đề.

· Trình bày tổng quan về E-learning

Trong thời đại ngày nay, sự bùng nổ Internet và CNTT đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành ứng dụng, trong đó ứng dụng CNTT vào giảng dạy là rất cần thiết.  (Electronic Learning) viết tắt E-learning là một hình thức dạy và học điện tử,  một lĩnh vực mới đang được quan tâm trên toàn thế giới.  ở các nước phát triển, hệ thống E-learning đã được ứng dụng nhiều trong giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, Dạy và học qua mạng vẫn còn là một vấn đề mới mẻ đối với Việt Nam. 

ứng dụng của E-learning vào giáo dục đào tạo sẽ đóng góp nhiều vào việc hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ở nước ta. Đại học Quốc gia Hà nội là một trong những trường đại học đi đầu về khoa học công nghệ, nên việc triển khai nghiên cứu áp dụng E-learning trong lĩnh vực đào tạo là một yêu cầu cần thiết  hiện nay.

· Xu hướng trên thế giới

Từ đầu thập niên 90, các nước tiên tiến trên thế giới đã đề ra các chính sách cần thiết cho việc định hướng phát triển CNTT trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và đã nhanh chóng tham gia đẩy nhanh quá trình hội nhập và đã đạt được những kết quả nhất định trong việc xây dựng các mô hình E-learning, Digital Campus, E-library ...tại các trường đại học và học viện lớn.

Theo báo cáo của International Data Corporation (IDC)  doanh thu của E-learning và Web Based Training (WBT) từ  2,4 tỷ USD trong năm 2000, dự tính đạt tới 5 tỷ USD trong năm 2001 và đạt tới 10 tỷ USD trong năm 2002 và doanh thu khổng lồ vào những năm gần đây
[3].  Theo CBT Report số sinh viên và học viên tham gia học tập  online Elearning 8000 năm 1997 tới 80.000 năm 1998 và 80% số sinh viên đã đang tham gia các chương trình E-learning ở các nước phát triển. 
[4]

Hiện nay, hơn một nửa các trường đại học ở Hoa Kỳ đã sử dụng hình thức đào tạo trực tuyến trên mạng. Trong dự án Campus Computing Project có tới 44% các khoá học trong trường Đại học sử dụng bằng email, 33 % các khoá học sử dụng online trên Internet và 23% sử dụng các công nghệ khác của Web. Dự tính cho tới năm 2007 hơn một nửa các trường đại học ở Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ các hình thức khác nhau đào tạo bằng E-learning hoặc đào tạo từ xa.  
  [5]

E-learning cũng được phát triển mạnh ở các nước Châu Á vào 7-2002 tại Tokyo có 12 nước Châu Á là Bruinei, Campuchia, Indonesia, Nhật, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan . . . đã ra tuyên bố đồng ý thành lập một mạng lưới E-learning để trao đổi về đào tạo giáo dục.

 Như vậy, hầu hết các nước phát triển như: Anh, Mỹ, Nhật và các nước Châu Âu đã và đang phát triển nhanh hình thức đào tạo E-learning. Ngoài ra, các tổ chức tập đoàn CNTT lớn như: Microsoft, Oracle, IBM . . . cũng đang đầu tư nghiên cứu phát triển và ứng dụng E-learning trong đào tạo và kinh doanh.

· Tình hình phát triển Elearning ở nước ta

Chính phủ đã ra nghị quyết 49/CP khẳng định vị trí, vai trò của giáo dục và đào tạo trong việc phát triển CNTT nh​ư một yếu tố quan trọng và ​ưu tiên hàng đầu. Chỉ thị 58 - CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đó nêu ra các chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực CNTT “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo ở các cấp học, bậc học, ngành học. Phát triển các hình thức đào tạo từ xa phục vụ cho nhu cầu học tập của toàn xã hội. Đặc biệt tập trung phát triển mạng máy tính phục vụ cho giáo dục và đào tạo, kết nối Internet tới tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo”. Phần lớn các trường đại học ở nước ta sử dụng phương pháp đào tạo truyền thống, chỉ có một vài tổ chức đào tạo ở nước ta đã bắt đầu quan tâm đến vấn đề này. Một số đơn vị đã và đang xây dựng và sử dụng E-learning trong đào tạo như: Trung tâm CNTT thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông đã thực hiện đào tạo qua mạng sử dụng các khoá học tin học cơ sở, công ty VASC có chương trình đào tạo từ xa qua mạng, chương trình đào tạo CNTT từ xa của Đại học Cần Thơ và Đại học Quốc Gia TP HCM, Khoa Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội đã mở ra con đường nghiên cứu sơ khai.  Trên thực tế kết quả thu được chưa đáng kể;  các tổ chức đang xây dựng E-learning đang còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí, trình độ chuyên môn và điều kiện thử nghiệm cũng như việc triển khai nghiên cứu.

2. Tóm tắt so sánh mô hình giáo dục truyền thống và E-learning 

Đối với mô hình giáo dục truyền thống:

Người dạy: đóng vai trò là trung tâm

Người học: chưa chủ động 

Yếu tố công nghệ: Bảng, phấn , bút ...v.v
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Đối với mô hình E-learning  mô hình công nghệ tri thức)

Người dạy:  đóng vai trò thứ yếu

Người học: Chủ động và đóng vai trò là trung tâm 

Yếu tố công nghệ:  Máy tính, hệ thống mạng máy tính và Internet




                   Trợ giúp hoặc giám sát từ xa  


3. Mô hình E-learning giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục
E-learning tạo ra một giải pháp hiệu quả mà trong đó người học ứng dụng công nghệ để học tập; giảng viên chủ động trong việc cung cấp bài giảng, chương trình học, bài tập thông qua hệ thống học tập qua diễn đàn hoặc qua mạng Intranet hoặc Internet.  Học viên và giáo viên làm việc với nhau qua mạng thông qua truyền nhận tức thời hình ảnh, âm thanh và văn bản.  E-learning còn là một dạng hình thức hỗ trợ học viên tự học và tự điều khiển việc học của mình, khuyến khích khả năng sáng tạo và tư duy mới về ứng dụng công nghệ.

Về phía giáo viên có thể cung cấp các bài giảng có chất lượng cao hơn. Họ cũng có thể thực hiện biên soạn tài liệu ở phòng LAB, qua mạng hay trực tiếp trên  mạng và thiết kế nội dung bài giảng dưới dạng các file văn bản thông dụng (.html, . pdf, .ppt, .doc,..) và các file video, audio thu sẵn (nếu có). Đối với các môn kỹ thuật, họ còn có khả năng cung cấp các thí nghiệm ảo đi kèm với bài giảng.

Về phía học viên  có thể học bất cứ  lúc nào,  học viên giao tiếp với nhau hoặc với giáo viên chủ yếu bằng mail hoặc chat hoặc video conference. Họ có thể đến phòng LAB để nghe và nắm bài giảng trực tiếp từ giáo viên với các công cụ hiện đại đã được trang bị hoặc có thể ở bất cứ đâu qua mạng, truy cập vào các thư viện điện tử (E-library) hoặc trao đổi trực tiếp với giảng viên thông qua các thiết bị hỗ trợ học từ xa.

 Chất lượng đào tạo là một yếu tố quan trọng trong đào tạo đối với hệ thống E-learning. Người học dễ dàng triển khai các hình thức thi trắc nghiệm trên qui mô lớn. Khi đã có ngân hàng câu hỏi, học viên còn có thể tự đánh giá bằng cách thi thử. Việc kết hợp giữa thi trắc nghiệm và hình thức truyền thống sẽ giúp cho việc đánh giá được toàn diện hơn.

Nội dung chương trình đào tạo hoàn toàn thống nhất giữa các khóa học, tài liệu tham khảo trên các thư viện E-library và một đội ngũ kỹ thuật viên Web, đồ họa đa phương tiện chuyên nghiệp để hỗ trợ các giáo viên  trong việc thiết kế và thể hiện các bài giảng. Các hoạt động  liên quan đến chuẩn bị bài giảng đó là:  Trình bày  bài giảng, theo dõi quản lý nội dung chương trình đào tạo. Tuy nhiên, thiết kế chương trình và tổ chức  kỹ thuật bài giảng trong việc truyền thụ tri thức cần có những chuẩn mực cụ thể hơn.

  E-learning tạo ra môi trường học tập tương tác trực tuyến như diễn đàn trên mạng (forum), đàm thoại từ xa (tele-conference); các phần mềm mô phỏng xây dựng lớp học ảo, phòng thí nghiệm ảo; các phần mềm giáo dục như dạy ngoại ngữ; và thư viện điện tử lưu trữ các tài liệu được số hóa. Trong tương lai không xa, E-learning là môi trường có khả năng giúp cho bất cứ ai cũng có thể học ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào và tạo ra một mô hình học tập lý tưởng như Đại học Số hóa (Digital University). 

Phân tích chức năng chính  mô phỏng mô hình E-learning ứng dụng trong giáo dục và đào tạo


Chức năng chính của LMS 
(Leaning Management System)

• Quản lý các bước đăng ký người học, truy nhập và tiến trình học

• Quản lý khoá học và lịch học

• Quản lý giáo viên và các thiết bị giảng dạy đào tạo trong trường hợp kết hợp sử dụng WBT với đào tạo trên lớp

• Quản lý các hoạt động kiểm tra, 

• Lập các báo cáo về hệ thống, về tình hình học và về từng học viên

• Tổ chức và quản lý các hoạt động cộng tác: Các hoạt động cộng tác được phân loại theo công nghệ sử dụng: đồng bộ hay bất đồng bộ. LMS tổ chức, đảm bảo duy trì và quản lý các hoạt động này. 
Module quản lý nội dung tài liệu CMS ( Content Management System)
• Module CMS đảm bảo những chức năng:

•Quản lý vị trí và lưu trữ các tài liệu

•Quản lý phiên bản tài liệu để có được sự kiểm soát và biểu diễn thông tin một cách hợp lý

•Bảo mật thông tin

•Phân phối tài liệu qua mạng

Module chuyển tải thông tin tới người học (Transfer Knowledge Learner) 
• Những chức năng chính của module chuyển tải nội dung tới người học là chuyển tải các tài liệu người học yêu cầu dưới dạng trang Web. 

• Thông thường E-learning hay WBT sẽ sử dụng một Web server để hỗ trợ cho việc này

Các sản phẩm ứng dụng dựa trên nền công nghệ của E-learning  

a. Sử dụng WBT (Web-based Training) và CBT ( Computer Based Training) Sử dụng CD-ROM cho những dạng dữ liệu multimedia dung lượng lớn. 
b. Sử dụng WBT để cập nhật cho những thông tin động trên CD-ROM

 Trong tài liệu trên đĩa CD-ROM, đặt các đường dẫn và hướng dẫn truy cập thông tin cập nhật trên WBT.

c. Thêm khả năng tương tác cho CBT 

Cung cấp các thông tin như điạ chỉ email của giáo viên, địa chỉ liên kết tới các công cụ làm việc nhóm... 

d. Đưa nội dung khoá đào tạo lên CD-ROM 

Có thể chuyển đổi khoá học từ dạng CBT sang WBT bằng cách cài đặt một dịch vụ Web cá nhân lên máy người học.

e. Tải các tài liệu từ WBT xuống máy tính cục bộ

Sử dụng phương thức này để tải xuống tài liệu từ WBT qua mạng. Như vậy khi cắt kết nối mạng, người học vẫn có thể có thể truy xuất tới tài liệu đã tải xuống.

1. Kết luận và kiến nghị

E-learning không chỉ là một định hướng đào tạo quan trọng,  sẽ giúp cho tất cả mọi người có thể: “học mọi nơi, mọi lúc và học suốt đời” mà còn giải quyết các vấn đề hỗ trợ giáo dục đào tạo trong nhà trường và phổ cập các kiến thức khoa học công nghệ cho toàn xã hội.

Trong thời gian tới, để ứng dụng những công nghệ mới theo mô hình kết hợp giữa đào tạo truyền thống và E-learning cần thực hiện được ba định hướng rõ ràng đó là:

+  Duy trì nhân lực học và dạy thông qua các sản phẩm ứng dụng từ E-learning

+ Xây dựng củng cố cơ sở hạ tầng luôn thích ứng với  xu hướng CNTT hiện nay như: phòng LAB, đường kết nối Internet và các thiết bị CNTT khác

+ Xây dựng các chiến lược cụ thể như: nghiên cứu các ứng dụng CNTT trong giáo dục, phát triển mô hình E-learning bao gồm đào tạo – nghiên cứu – ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng rằng mô hình E-learning sẽ được ứng dụng giảng dạy tại Khoa Sư Phạm - ĐHQGHN,  một trong những đơn vị đi đầu về quản lý và phương pháp ứng dụng công nghệ trong giáo dục và đào tạo. 
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